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1. Đặt vấn đề
Theo công bố của Tổng cục Thống kê Việt

Nam, 4 tháng đầu năm 2023, cả nước có 77.000
doanh nghiệp đóng cửa, bình quân có 19.200 doanh
nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng. Hiện nay
thị trường dịch vụ tư vấn doanh nghiệp của Việt
Nam được đánh giá là thị trường tiềm năng. Bởi lẽ,
tư vấn (consulting) được hiểu là nhà cung cấp dịch
vụ sẽ cho khách hàng lời khuyên, đề xuất họ nên
làm gì (Hoàng Trọng Hùng và cộng sự, 2020). 

Các DNNVV chiếm 96,7% tổng số doanh
nghiệp cả nước. Sự phát triển của DNNVV góp
phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội
và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Theo số liệu thống kê, hầu hết các doanh nghiệp
cần ít nhất là 70% nguồn lực từ bên ngoài. Michael
Porter (1980) cũng đã chỉ ra các lĩnh vực liên quan
và hỗ trợ hoạt động kinh doanh là 1 trong 4 yếu tố
tạo nên năng lực cạnh tranh của một tổ chức. Chính
vì thế, mạng lưới dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp ở đâu
tốt, ở đó sẽ xuất hiện doanh nghiệp tốt. Tuy nhiên
đặc điểm của DNNVV là có nguồn lực hạn chế nên

để thúc đẩy cho các chủ doanh nghiệp có thể tiếp
cận với dịch vụ TVKD thì cần nghiên cứu để thấu
hiểu về nhu cầu, mong muốn của họ. 

Việc xây dựng một mô hình và thang đo nhằm
nghiên cứu về nhu cầu dịch vụ TVKD của DNNVV
là hết sức quan trọng và cần thiết. Đây sẽ là tiền đề
để thực hiện các nghiên cứu tiếp theo liên quan đến
nhu cầu dịch vụ TVKD cũng như thúc đẩy sự phát
triển cuả các DNNVV.

2. Tổng quan tài liệu
Từ đề xuất của P. Kotler (2007) về phân khúc

khách hàng, đã chỉ ra  phân khúc thị trường sẽ phân
chia những người tiêu dùng vào từng nhóm khác
nhau có cùng nhu cầu, cùng đặc điểm trên cơ sở
giúp hiểu rõ nhu cầu của các nhóm đối tượng tiêu
dùng tiềm năng, xác định và mô tả các nhóm khách
hàng đó. Thông qua phân khúc khách hàng sẽ giúp
người nghiên cứu hiểu rõ hơn về nhu cầu của nhóm
đối tượng khách hàng, các nhóm đối tượng khách
hàng có nhu cầu giống nhau sẽ chịu sự tác động của
các tiêu thức phân khúc là giống nhau.

Đối với khách hàng tổ chức, là những người mua

kinh doanh
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xÂy dựng MÔ hình ĐÁnh giÁ
nhu cẦu dịch Vụ Tư VẤn kinh dOAnh 

cuÛA dOAnh nghiỆP nhỎ VÀ VừA 

l Lê Thị ngọC anh - nguyễn Thị Minh hương

TÓM TẮT:
Nghiên cứu nhằm xây dựng mô hình và thang đo về nhu cầu dịch vụ tư vấn kinh doanh (TVKD)

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông qua việc vận dụng một số phương pháp định
tính như phương pháp phân tích tài liệu và phương pháp thảo luận nhóm tập trung. Ngoài ra, bài
viết cũng đề xuất một số định hướng nghiên cứu, kiểm định mô hình đánh giá nhu cầu dịch vụ
TVKD cho các doanh nghiệp với ngành kinh doanh và quy mô khác nhau.

Từ khoá: dịch vụ tư vấn kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, đánh giá nhu cầu.
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sắm sản phẩm/dịch vụ không nhằm cho mục đích
tiêu dùng cá nhân mà để sử dụng cho hoạt động của
tổ chức. Khách hàng tổ chức phụ thuộc và chịu ảnh
hưởng bởi tổ chức của họ. Nhu cầu của khách hàng
tổ chức là nhu cầu thứ phát, thụ động. Nhu cầu về
các yếu tố đầu vào của các khách hàng tổ chức nảy
sinh do nhu cầu trên thị trường đầu ra của họ là thị
trường các khách hàng tiêu dùng cuối cùng. Vì vậy,
các thị trường khách hàng tổ chức có thể được phân
khúc theo nhiều biến đã sử dụng để phânkhúc thị
trường người tiêu dùng, như các biến địa lý, ích lợi
tìm kiếm và mức độ sử dụng. Tuy vậy, cũng có
thêm những biến mới. Benson, P.Shapiro và
Thomas V. Bonoma (1983, 1984) đã đề nghị phân
khúc thị trường khách hàng tổ chức theo các biến
về nhân khẩu học, phương thức cung ứng, những
yếu tố tình huống, đặc điểm cá nhân. Các biến
nhân khẩu học là quan trọng nhất, sau đó đến các
biến khai thác, rồi cuối cùng làđặc điểm cá nhân
của người mua hàng.

Đối với dịch vụ TVKD, theo Hoàng Trọng
Hùng và cộng sự (2020), tư vấn là quá trình có sự
trao đổi trực tiếp giữa khách hàng và nhà cung cấp
dịch vụ, từ đó công ty ghi nhận những kỳ vọng,
hay vấn đề của khách hàng, và tìm kiếm giải pháp
phù hợp. Để cung cấp dịch vụ tư vấn hiệu quả,
công ty cần nắm bắt nhu cầu của từng đối tượng
khách hàng trước khi quyết định những giải pháp,
hành động phù hợp. Mirian Bruhn và cộng sự
(2018) trong nghiên cứu của mình đã chỉ ra nhu
cầu của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa về
dịch vụ TVKD là rất lớn; bởi các doanh nghiệp
này có nguồn lực và khả năng hạn chế. Các công
ty tư vấn nhận được lựa chọn cần đáp ứng các yêu
cầu về chuyên môn cũng như kinh nghiệm thực
tiễn. Đồng thời các dịch vụ TVKD rất phong phú
và phạm vi tư vấn sẽ phụ thuộc vào vấn đề của
doanh nghiệp. Chủ sở hữu doanh nghiệp là đối
tượng quyết định đến việc hình thành nhu cầu và
lựa chọn dịch vụ TVKD.

P. Kotler (2009) trong mô hình về hành vi
người tiêu dùng nhận biết nhu cầu là bước đầu
tiên trong hành vi của khách hàng. Điều này xuất
hiện khi khách hàng nhận ra sự thiếu hụt trong
mong muốn về vật chất, tinh thần hay tự thể hiện,
xuất phát từ những nhu cầu cơ bản cho tới những
cấp bậc cao hơn. Ngoài ra, nhu cầu xuất hiện cũng
có thể bị ảnh hưởng bởi các tác động bên ngoài.
Kết hợp với lý luận về nhu cầu của khách hàng tổ

chức là nhu cầu thứ phát. Nhu cầu về các yếu tố
đầu vào của các khách hàng tổ chức nảy sinh do
nhu cầu trên thị trường đầu ra của họ là thị trường
các khách hàng tiêu dùng cuối cùng. Do đó, nhu
cầu của khách hàng tổ chức/doanh nghiệp sẽ chịu
sự tác động của các yếu tố về môi trường bên
ngoài như đặc điểm về kinh tế - xã hội, sự ảnh
hưởng của nhóm tham khảo. Bên cạnh đó, với đặc
trưng của hoạt động kinh doanh nên lợi ích kinh tế
là vấn đề được khách hàng tổ chức đặc biệt quan
tâm; khách hàng tổ chức sẽ thu thập số lượng
thông tin lớn về nhà cung cấp. Khi chi phí mua
hàng và độ rủi ro càng cao thì lượng thu thập
thông tin càng lớn. Chính vì vậy, nhu cầu của
khách hàng tổ chức sẽ chịu ảnh hưởng của các
thông tin về đơn vị cung cấp dịch vụ TVKD.
Ngoài ra, Hasslinger và cộng sự (2007) đã chỉ ra
các yếu tố như yếu tố văn hoá, yếu tố quan niệm,
thành phần dân sự và các yếu tố tâm lý cũng là
các yếu tố giúp nhận diện và xác định nhu cầu là
khách hàng.

Về các nghiên cứu dịch vụ TVKD của DNNVV,
Nguyễn Văn Lân và cộng sự (2004), Mirian Bruhn
và cộng sự (2018) đã cho thấy vai trò của chủ doanh
nghiệp cũng như những mong muốn, yêu cầu đối
với dịch vụ TVKD từ các công ty tư vấn. Chủ sở
hữu doanh nghiệp là đối tượng quyết định đến việc
hình thành nhu cầu và lựa chọn dịch vụ TVKD.
Kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, thường làm
việc với các DNNVV là những yếu tố khiến các
công ty tư vấn được lựa chọn.

3. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp

phân tích định tính, cụ thể là thảo luận nhóm tập
trung (focus group discussion), phân tích các tài
liệu (content analysis) để làm sáng tỏ những yếu tố
ảnh hưởng đến nhu cầu dịch vụ TVKD của
DNNVV. 

Phương pháp thảo luận nhóm tập trung: Đây là
những cuộc thảo luận thường từ 5 đến 6 người, bao
gồm các thành viên chính của nhóm nghiên cứu đề
tài và một số giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh,
trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế có nhiều kinh
nghiệm trong nghiên cứu những đề tài có liên quan.
Trong những cuộc thảo luận nhóm tập trung này,
nhóm tác giả sẽ trình bày phần ý tưởng, nội dung đã
chuẩn bị, tiếp thu ý kiến phản biện của các giảng
viên khác, thảo luận làm rõ vấn đề để điều chỉnh và
hoàn thiện thang đo. 
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Phương pháp phân tích tài liệu: Đây là phương
pháp tìm ra những nội dung tư tưởng cơ bản của tài
liệu, tìm ra những vấn đề có liên quan đến nhu cầu
dịch vụ TVKD của DNNVV (vấn đề nghiên cứu)
và xác định xem những vấn đề gì được giải quyết
và những vấn đề gì chưa được giải quyết. Phương
pháp phân tích này đòi hỏi phải phân tích có hệ
thống. Phải phân loại, lựa chọn, khái quát, so sánh
thông tin từ các tài liệu.

4. kết quả nghiên cứu
Trên cơ sở tổng hợp và phân tích tài liệu, kết

hợp các phương pháp phân tích định tính như đã nêu
trên, nhóm nghiên cứu đã xây dựng một thang đo lý
thuyết nghiên cứu nhu cầu dịch vụ TVKD của
DNNVV (Sơ đồ 1). Thang đo gồm các nhóm nhân
tố ảnh hưởng đến nhu cầu dịch vụ TVKD của
DNNVV, bao gồm “Nhân khẩu học
của khách hàng tổ chức”, “Phương
thức cung cấp dịch vụ TVKD”, “Tình
huống của doanh nghiệp”, “Sự thay
đổi của môi trường kinh doanh”, “Các
nhóm ảnh hưởng, tham khảo”, “Thông
tin về doanh nghiệp TVKD”, “Đặc
điểm tâm lý của chủ DNNVV”. Mỗi
nhóm gồm nhiều yếu tố và các tiêu chí
đánh giá cụ thể; bản thân các nhóm
này cũng có mối quan hệ với nhau. 

Kết quả thảo luận nhóm tập trung
cho thấy, các chuyên gia đánh giá cao
đối với tất cả các yếu tố và hầu hết tiêu
chí đánh giá nhu cầu dịch vụ TVKD
mà nhóm tác giả đề xuất.

Nhóm yếu tố về đặc điểm nhân khẩu
học của doanh nghiệp: Trong các
nghiên cứu của P. Kotler (2007),
Benson V.Shapiro và Thomas
V.Bronoma (1983, 1984) đều đề cao vai trò ý nghĩa
của nhân tố nhân khẩu học trong việc xác định nhu
cầu của khách hàng nói chung. Nhân tố này chứa
các tiêu chí phân khúc chung nhất, nhân khẩu học.
Các biến này mô tả về các yếu tố bên ngoài của
công ty và liên quan đến nhu cầu chung của khách
hàng của ngành kinh doanh. Những tiêu chí này có
thể được xác định bao gồm quy mô của công ty, vị
trí, thị trường khách hàng của doanh nghiệp…

Nhóm yếu tố phương thức cung cấp dịch vụ
TVKD: Benson, P.Shapiro và Thomas V. Bonoma
(1984) một nhân tố hay bị bỏ qua khi tìm kiếm,
phân khúc khách hàng tổ chức, nhưng lại có giá trị

nhất, ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng tổ
chức đó là phương thức tiếp cận mua hàng. Các yếu
tố trong nhóm nhân tố này bao gồm tổ chức cách
thức cung cấp dịch vụ tư vấn, quy trình cung cấp
dịch vụ, lợi ích của người mua dịch vụ tư vấn

Nhóm yếu tố tình huống khẩn cấp của doanh
nghiệp: Đối với các tổ chức, khẩn cấp tức là doanh
nghiệp cần đạt được kết quả nhanh nhất có thể
trong ranh giới của các ưu tiên cạnh tranh. Để giải
quyết tình huống khẩn cấp, đòi hỏi doanh nghiệp
phải làm rõ ràng các ưu tiên. Kết hợp thảo luận
nhóm tập trung, nhóm tác giả đề xuất các tình
huống khẩn cấp ảnh hưởng đến nhu cầu của khách
hàng tổ chức liên quan đến đối tượng khách hàng
của tổ chức, các yếu tố đầu vào - đầu ra, hoạt động
vận hành và tình hình cạnh tranh. (Hình 1)

Nhóm nhân tố về sự thay đổi của môi trường kinh
doanh: Doanh nghiệp kinh doanh không thể tách
rời khỏi môi trường kinh doanh. Vì thế những sự
thay đổi của môi trường kinh doanh sẽ tác động đến
những lựa chọn, quyết định của doanh nghiệp. Điều
này trong các nghiên cứu về nhu cầu, phân khúc
khách hàng, hành vi của P. Kotler (2007), Shapiro
(1984) đều chỉ ra. 

Nhóm nhân tố ảnh hưởng, tham khảo: Theo P.
Kotler và G. Amstrong (2012), nhóm tham khảo là
một trong các yếu tố quan trọng tác động đến mong
muốn, nhu cầu và hành vi của khách hàng. Tuy
nhiên, các nhóm tham khảo sẽ ảnh hưởng lớn khi
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Nhu cầu 
về dịch vụ
TVKD của
DNNVV

Đặc điểm nhân khẩu học của doanh nghiệp

Phương thức cung cấp dịch vụ TVKD

Tình huống khẩn cấp của doanh nghiệp

Sự thay đổi của môi trường kinh doanh

Các nhóm tham khảo, ảnh hưởng

Thông tin về doanh nghiệp TVKD

Đặc điểm tâm lý của chủ DNNVV

Nguồn: Đề xuất của nhóm nghiên cứu 2023

Hình 1: Mô hình đánh giá nhu cầu dịch vụ TVKD
của DNNVV
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Yếu tố Tiêu chí Nguồn

Nhân khẩu học
của doanh
nghiệp

Loại hình kinh doanh
Benson V.Shapiro và Thomas V.Bronoma (1983,
1984); Thảo luận nhóm tập trung

Quy mô của doanh nghiệp
Benson V.Shapiro và Thomas V.Bronoma (1983,
1984); Kotler P. (2007); Thảo luận nhóm tập trung

Thị trường khách hàng
Benson V.Shapiro và Thomas V.Bronoma (1983,
1984); Thảo luận nhóm tập trung

Thời gian hoạt động Houghton và Simon (2009); Thảo luận nhóm tập trung

Phương thức
cung cấp dịch vụ
TVKD

Tổ chức cách thức cung cấp dịch vụ tư vấn
Benson V.Shapiro và Thomas V.Bronoma (1984);
Thảo luận nhóm tập trung

Quy trình cung cấp dịch vụ TVKD

Lợi ích của “người mua dịch vụ TVKD”

Tình huống khẩn
cấp của doanh
nghiệp

Tình huống liên quan đến khả năng của khách
hàng

Benson V.Shapiro và Thomas V.Bronoma (1983,
1984); Ray Askew (2021); Thảo luận nhóm tập trung

Tình huống liên quan đến các vấn đề đầu vào

Tình huống liên quan đến vấn đề vận hành
doanh nghiệp

Tình huống liên quan đến thị trường đầu ra

Tình huống cạnh tranh 

Sự thay đổi của
môi trường kinh
doanh

Sự thay đổi của môi trường chính trị, pháp luật

P. Kotler (2007); Hasslinger và cộng sự (2007); Thảo
luận nhóm tập trung

Sự thay đổi của môi trường kinh tế

Sự thay đổi của môi trường văn hoá, xã hội

Sự thay đổi của môi trường công nghệ

Sự thay đổi của môi trường tự nhiên

Các nhóm tham
khảo của doanh
nghiệp

Nhóm tham khảo thành viên
P. Kotler và Gary Amstrong (2012); Thảo luận nhóm
tập trung

Nhóm tham khảo mong muốn

Thông tin của
công ty tư vấn
dịch vụ

Thương hiệu

Đặng Thúy Hà (2022); Mirian Bruhn và cộng sự
(2018); Thảo luận nhóm tập trung

Các loại dịch vụ TVKD

Loại hình hoạt động (tư vấn cá nhân hay tư vấn
theo tổ chức)

Thời gian hoạt động

Địa điểm

Quy mô của doanh nghiệp

Trình độ của đội ngũ tư vấn

Các giải thưởng/ các dự án đã tư vấn thành
công

Bảng 1. Đề xuất thang đo đánh giá nhu cầu dịch vụ TVKD của DnnVV
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sản phẩm có độ phức tạp. Chính vì vậy, đối với dịch
vụ TVKD, nhóm tham khảo là yếu tố có tác động
đến nhu cầu của các chủ DNNVV.

Nhóm nhân tố về thông tin của công ty cung ứng
dịch vụ: J. Paul Peter và Jerry C.Olson chỉ ra thương
hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp có ảnh hưởng
đến mong muốn và lựa chọn của khách hàng, đặc
biệt là đối với các sản phẩm/ dịch vụ mang tính cần
thiết công khai và sản phẩm/ dịch vụ xa xỉ công
khai (Đặng Thúy Hà, 2022). Chính vì vậy, đối với
dịch vụ TVKD thì thông tin về thương hiệu, sản
phẩm cùng các đặc điểm nhân khẩu học của công
ty cung ứng dịch vụ sẽ tác động đến nhu cầu của
khách hàng tổ chức.

Nhóm nhân tố về đặc điểm tâm lý của chủ
DNNVV: Peter Drucker (1980), Mirian Bruhn và
cộng sự (2018) đã chỉ ra đối với các doanh nghiệp
nhỏ và vừa thì người chủ sở hữu là người đóng vai
trò quan trọng trong việc điều hành quản lý doanh

nghiệp. Bên cạnh đó, trong lĩnh vực du lịch, các tiêu
thức chủ yếu để phân khúc qua đó ảnh hưởng đến
nhu cầu của khách hàng là: địa lý, nhân khẩu học,
đặc điểm kinh tế - xã hội, đặc điểm tâm lý, hành vi.
Do đó, những đặc điểm tâm lý của người chủ sở hữu
sẽ ảnh hưởng đến cách thức lựa chọn, vận hành và
phong cách của doanh nghiệp đó. Chính vì vậy, nhu
cầu của doanh nghiệp về một sản phẩm, dịch vụ sẽ
xuất phát từ nhận thức, mong muốn của người chủ
doanh nghiệp. (Bảng 1)

5. kết luận
Với việc vận dụng kết hợp một số phương pháp

nghiên cứu, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình và
thang đo đánh giá về nhu cầu dịch vụ TVKD của
DNNVV cùng hệ thống tiêu chí đánh giá cụ thể cho
mỗi yếu tố. Mô hình lý thuyết này có thể được sử
dụng cho những nghiên cứu tiếp theo liên quan đến
hoàn thiện và kiểm định mô hình theo phương pháp
định tính và định lượng n
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Yếu tố Tiêu chí Nguồn

Đặc điểm tâm lý
của chủ sở hữu

Trình độ học vấn

P. Kotler (2007); Benson V.Shapiro và Thomas
V.Bronoma (1983, 1984); Gunter & Furnham (2014);
Naramura Kazuhiro (2020); Thảo luận nhóm tập trung

Kinh nghiệm trong ngành kinh doanh

Kinh nghiệm điều hành kinh doanh

Lối sống, phong cách sống
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TÓM TẮT:
This study proposes a research model and a scale for assessing the demand of small and

medium-sized enterprises for business consulting services by using several qualitative methods,
such as content analysis and focus group discussion. The study also proposes some research
orientations to test the proposed research model for different business sectors and sizes. 
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